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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN 

(GEMADEPT) 
(Thành lập năm 1993 theo quyết định số 1489QĐ/TCCB – LĐ do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải cấp ngày 24 tháng 7 năm 1993) 
 
 
 

ĐĂNG KÝ LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ NIÊM YẾT 
 
 
Tên cổ phiếu :  Cổ phiếu Công ty GEMADEPT 

Mệnh giá : 10.000 VNĐ 

Tổng số lượng niêm yết : 17.178.455 cổ phiếu (mười bảy triệu, một trăm bảy mươi 
tám ngàn, bốn trăm năm mươi lăm) 

Tổng giá trị niêm yết : 171.784.550.000 VNĐ (một trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy 
trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi ngàn) 
 
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

v Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8272 295 – 8272 296 Fax: (84.8) 8272 298 – 8272 300 

Email: a&c@hcm.vn.vn  

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN 

v Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Địa chỉ: Lầu 1, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8294 123 

E-mail: ssi@saigonsecurities.com  Website: www.saigonsecurities.com  

mailto:a&c@hcm.vn.vn
mailto:ssi@saigonsecurities.com
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
 BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 

- Ông Đinh Ngọc Viện Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

- Ông Phạm Tiến Tịnh Chức vụ: Giám đốc  

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt Chức vụ: Kế toán trưởng  

 Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp 
với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình 
hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các chi nhánh của Công ty cũng như 
đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán phát hành. 

2. Tổ chức tư vấn 

- Ông Trần Quyết Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Ông Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Hà Việt Thắng Chức vụ: Chuyên viên  

 Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ xin phép phát hành do Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần 
Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh 
giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn 
trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Gemadept cung cấp. 
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II. TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG 
 KÝ LẠI 

1. Giới thiệu về tổ chức phát hành 

- Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển được thành lập dưới hình thức Công ty 
cổ phần theo quyết định số 1489 QĐ/TCCB – LĐ ngày 24 tháng 7 năm 1993 do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp. 

Công ty là đơn vị đầu tiên của ngành tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan cho loại 
hình vận chuyển hàng hóa bằng container. Từ năm 1995 Công ty bắt đầu khai thác mô 
hình Cảng Cạn (ICD) nằm sâu trong nội địa kết hợp với việc bốc xếp và chuyển tải 
container bằng đường thủy nội địa (Midstream).  

- Tên gọi Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN 

- Tên giao dịch đối ngoại : GENERAL FORWARDING & AGENCY CORPORATION 

Tên viết tắt : GEMADEPT   

- Trụ sở chính (của Công ty thuê): 

§ Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, tầng 15 Harbour View Tower, Q1, Tp HCM 

§ Điện thoại: (84.8) 9140 133       Fax: (84.8) 8215 189 

§ Email: Gmdhcm@hcm.vnn.vn    

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 059080 do Trọng tài kinh tế Tp Hồ Chí Minh cấp 
ngày 01 tháng 11 năm 1993. 

- Mức vốn điều lệ     

§ Ban đầu: 6.207.600.000 VNĐ (sáu tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ngàn). 

§ Hiện tại: 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ) trong đó có 171.784.550.000 VNĐ 
(một trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi 
ngàn) đủ điều kiện niêm yết; phần còn lại là 28.215.450.000 VNĐ (hai mươi tám 
tỷ, hai trăm mười lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn) chưa đủ điều kiện niêm yết 
là vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả chậm. 

- Trong quá trình hoạt động Công ty đã nhiều lần bổ sung thêm chức năng; những lĩnh 
vực hoạt động chính hiện nay của Công ty như sau: 

§ Tổ chức kinh doanh vận tải đa phương thức, vận chuyển container bằng đường thủy 
nội địa đến Cảng cạn (ICD) và ngược lại; 

§ Tổ chức xếp dỡ, sang mạn container và các loại hàng hóa khác từ tàu xuống sà lan 
và ngược lại trong khu vực các cảng; 

mailto:Gmdhcm@hcm.vnn.vn
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§ Tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển và hàng không, 
kinh doanh khai thác bến bãi container và các dịch vụ có liên quan; 

§ Mua bán, cho thuê tàu và container để kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển; 

§ Xây dựng môi giới và gọi đối tác đầu tư vào hạ tầng cơ sở giao thông vận tải, công 
trình bến bãi, cầu tàu, văn phòng phục vụ vận tải đa phương thức; 

§ Kinh doanh văn phòng làm việc. 

- Tổng số lao động hiện nay của Gemadept là 444 người, trong đó nhân viên quản lý là 
36 người; Và: 

§ Lao động có trình độ đại học là 207 người chiếm 46,6%, trung cấp là 63 người 
chiếm 14,2%;  

§ Lao động gián tiếp 133 người chiếm 30%, lao động trực tiếp 311 người chiếm 70%.  

2. Thị trường 

- Lĩnh vực khai thác Cảng – ICD Phước Long, vận chuyển Midstream là hoạt động kinh 
doanh có doanh thu chiếm tỷ trọng là 74,2% trong tổng doanh thu năm 2000 (đồ thị 1).  

Phần đất của Cảng – ICD Phước Long được Gemadept thuê của Công ty Phát triển 
Hàng hải (Vimadeco) (1).   

Hợp đồng thuê đất giữa Gemadept và Vimadeco được ký kết năm 1995, hàng năm hợp 
đồng được tự động gia hạn hoặc ký kết điều chỉnh bổ sung (nếu cần)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(1) Vimadeco là doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). 

Đồ thị 1: Tỷ lệ doanh thu các loại hình dịch vụ của Gemadept 
năm 2000
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Cảng (ICD) Phước Long là mô hình Cảng Cạn đầu tiên trong cả nước được Chính phủ 
và Tổng cục Hải quan cho phép khai thác từ năm 1995. Đây là một Cảng hoạt động 
lâu dài và nằm trong chiến lược phát triển ngành của Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam (Vinalines). Công ty Gemadept đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cảng trên 
phần đất thuộc quyền quản lý của Vimadeco. Việc thuê đất chỉ là một phần nằm trong 
sự hợp tác kinh doanh giữa Gemadept và Vimadeco, phù hợp với sự chỉ đạo và quy 
hoạch phát triển ngành của Vinalines. Hàng năm hợp đồng này được tự động gia hạn 
và sẽ ký kết bổ sung điều chỉnh tùy theo quy mô phát triển của Cảng Phước Long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ICD Phước Long hiện có công suất lớn nhất trong các ICD đang hoạt động tại khu vực 
Tp Hồ Chí Minh như ICD Biên Hòa, ICD Đồng Nai, ICD Sóng Thần và ICD 
Transimex. Thêm vào đó, do có lợi thế là ra đời đầu tiên (năm 1995) cũng như có hợp 
đồng dịch vụ cho nhiều hãng tàu lớn như: Misc, Kline, Hanjin, Yangming v.v… nên có 
một lượng tương đối lớn hàng hóa (hàng container) thông qua ICD Phước Long của 
Gemadept. Năm 2000 sản lượng của ICD Phước Long đạt mức 240.000 TEU và tỉ lệ 
tăng trưởng là 15% so với năm 1999. Nếu tính về chỉ số sản lượng container thông qua 
Cảng, thì ICD Phước Long chiếm khoảng hơn 23% so với tổng sản lượng container cả 
nước; tương đương với Cảng Hải Phòng tức là đứng hàng thứ 2 trong số các Cảng lớn 
hiện nay ở Tp Hồ Chí Minh và đứng hàng thứ 3 trong cả nước (đồ thị 2) 

- Lĩnh vực vận tải đa phương thức bao gồm các dịch vụ Đại lý container; Đại lý Tàu 
biển (tàu hàng rời); Đại lý Giao nhận hàng hải và hàng không; và Vận chuyển thủy bộ. 

Doanh thu của Đại lý vận tải Container có mức tăng trưởng trung bình qua các năm là 
15,3% và chiếm 14,7% trong tổng doanh thu (năm 2000). Ngoài ra các hoạt động khác 

Đồ thị 2: So sánh sản lượng của ICD - Cảng Phước Long với các 
Cảng và ICD khác trong cả nước năm 2000
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như: Vận chuyển thủy bộ chiếm 9,4%; Đại lý Tàu biển chiếm 1,1% và Đại lý Giao 
nhận chiếm 0,6% tổng doanh thu năm 2000 (đồ thị 1). 

- Nguồn khách hàng chủ yếu của Công ty là các nhà xuất nhập khẩu, sản xuất (VolCafe 
của Thụy Sĩ, Sucafina của Singapore – chuyên xuất nhập khẩu cà phê v.v…); các chủ 
tàu hàng rời (YL Sung của Hàn Quốc, Allied Maritime của Hy Lạp v.v…); các hãng 
vận tải hàng hải chuyên tuyến – vận tải container (Yangming của Đài Loan; Sinokor, 
Hanjin của Hàn Quốc v.v…).  

3. Chiến lược kinh doanh 

Những nét chính trong chiến lược kinh doanh của Gemadept là:  

v Ưu tiên ứng dụng công nghệ vận tải tiên tiến vào Việt Nam, đi đầu trong việc mở ra 
những loại hình dịch vụ mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại.  

v Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng cạnh tranh. 

v Chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu, phát triển sản 
phẩm dịch vụ mới; và quản lý chất lượng dịch vụ. 

4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất 
 Đơn vị: ngàn VNĐ 

TT CHỈ TIÊU 1999 2000 
2001 

(6 tháng) 
1 Tổng giá trị tài sản 326.836.953 378.077.687 397.403.016 
2 Doanh thu thuần 287.979.909 340.477.004 202.555.969 
3 Lợi nhuận trước thuế 131.756.157 102.493.902 63.148.732 
4 Lợi nhuận sau thuế 85.973.753 68.468.015 43.564.755 

5 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  30,9%   46,7%    42,7% 

 

5. Chứng khoán đăng ký lại  

v Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông. 

v Số lượng chứng khoán niêm yết : 17.178.455 cổ phiếu.  

v Mệnh giá : 10.000 VNĐ. 

v Giá niêm yết dự kiến :  14.823 VNĐ/CP.          

v Dự kiến cổ tức đối với cổ phiếu : 12 – 20%/mệnh giá. 
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III. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG 
 KHOÁN PHÁT HÀNH 

1. Rủi ro về kinh tế 

- Giao nhận vận chuyển hàng hóa là một lĩnh vực hoạt động thiết yếu, phục vụ cho 
nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. 
Hàng năm tỷ trọng sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển chiếm khoảng 
80% toàn bộ lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Do đó sự thay đổi về khối lượng hàng 
hóa xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Gemadept. 

Sự tăng trưởng về xuất nhập khẩu luôn gắn liền với những chính sách phát triển kinh 
tế. Khi chính sách xuất nhập khẩu thay đổi, đặc biệt là về cơ cấu ngành hàng thì sẽ có 
tác động trực tiếp đến kim ngạch xuất nhập khẩu và ảnh hưởng tới hoạt động kinh 
doanh của Gemadept. Khi khối lượng những mặt hàng xuất khẩu như thủy sản, dệt 
may, giày dép, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng nhập khẩu như nguyên liệu gia 
công, thiết bị máy móc biến đổi thì sẽ làm ảnh hưởng đến sản lượng của Gemadept. 
Bởi vì đây là nguồn hàng chính của các loại dịch vụ mà Gemadept đang cung cấp. 
Ngược lại nếu khối lượng hàng hóa như dầu thô (xuất khẩu); xăng dầu, phân bón (nhập 
khẩu) v.v… thay đổi sẽ không tác động đến Gemadept (hàng hóa này qua các cảng và 
tàu chuyên dụng).  

2. Rủi ro kinh doanh 

-  Hoạt động của Gemadept gắn chặt với hoạt động của các hãng tàu lớn mà Công ty có 
quan hệ đối tác. Do đó sự biến động của thị trường Hàng hải thế giới nói chung và biến 
động trong kinh doanh của các hãng tàu này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất 
và kinh doanh của Gemadept.  

-  Theo xu hướng toàn cầu hóa và việc Việt Nam tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc 
tế và khu vực, nhất là việc tham gia lộ trình hội nhập AFTA (từ năm 2003 đến năm 
2006), các hãng tàu nước ngoài có thể mở các chi nhánh và đảm nhận công việc khai 
thác tàu. Điều này có nghĩa là các hãng tàu nước ngoài sẽ trực tiếp thực hiện các loại 
dịch vụ mà Gemadept đang cung cấp. Như vậy Gemadept có thể sẽø phải chịu thêm sựï 
cạnh tranh về phía các hãng tàu.  

-  Thị trường giao nhận vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hàng hải Việt Nam đang diễn ra 
sự cạnh tranh do việc gia tăng về số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
này. Ước tính cả nước đã có hơn 160 doanh nghiệp làm dịch vụ hàng hải (133 doanh 
nghiệp Nhà nước, còn lại là doanh nghiệp liên doanh, tư nhân, cổ phần v.v...). Riêng 
lĩnh vực Đại lý – Môi giới hàng hải có hơn 68 đơn vị chủ yếu hoạt động ở các trung 
tâm thương mại hàng hải như Tp Hồ Chí Minh – Vũng Tàu – Hà Nội – Hải Phòng v.v... 
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Về lĩnh vực giao nhận hàng hóa (Freight Forwarding) từ chỗ chỉ có vài đơn vị quốc 
doanh kinh doanh dịch vụ này, đến nay trên phạm vi cả nước đã có gần 200 doanh 
nghiệp (khoảng 20 công ty liên doanh với nước ngoài, hàng trăm công ty TNHH v.v…), 
đấy là chưa kể nhiều hãng giao nhận nước ngoài đang hoạt động ở nước ta thông qua 
các hình thức đại lý. Đây cũng là yếu tố có thể tác động đến thị phần của Gemadept. 

Ngoài ra, hoạt động hợp tác kinh doanh liên doanh với nước ngoài của các doanh 
nghiệp trong ngành gia tăng cũng làm xuất hiện nhiều đối thủ có khả năng cạnh tranh 
và làm giảm thị phần của Công ty.  

-  Hiện nay theo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam (đến năm 2010) là tập 
trung xây dựng một số cảng tổng hợp giữ vai trò chủ đạo ở các vùng kinh tế trọng điểm 
cho các tàu có trọng tải lớn (2.000 – 3.000 TEU). Chú trọng tới các cảng hoặc khu bến 
chuyên dùng cho hàng container và cảng trung chuyển container quốc tế, đặc biệt là 
khu vực Tp Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Vũng Tàu (ví dụ: hệ thống liên hợp Cảng Thị 
Vải – Vũng Tàu). Khi các cảng mới này ra đời (dự kiến vào khoảng năm 2006 – 2008) 
sẽ thu hút một lượng hàng hóa và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Gemadept.  

3. Rủi ro về tỷ giá  

-  Khách hàng của Gemadept chủ yếu là các đối tác nước ngoài, nên doanh thu tính bằng 
ngoại tệ của Công ty rất lớn (chiếm hơn 80% tổng doanh thu). Thêm vào đó, ngoại trừ 
những khoản đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, hầu hết chi phí của Gemadept 
là đồng Việt Nam. Vì vậy nếu tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam tăng thì lợi 
nhuận của Công ty tăng lên. Ngược lại nếu tỷ giá này giảm thì lợi nhuận của Công ty 
sẽ giảm theo. 

4. Rủi ro về luật pháp 

- Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi 
chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh 
vực hành chính nhất là những quy định về thủ tục hải quan và các hoạt động liên quan 
đến xuất nhập khẩu. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh 
dịch vụ hàng hải của Công ty.  

- Hiện tại Nhà nước đang thực hiện bảo hộ hoàn toàn lĩnh vực vận tải nội địa bằng tàu 
biển và dịch vụ đại lý hàng hải, chẳng hạn: không cho phép thành lập doanh nghiệp 
liên doanh, hay chuyển các cơ quan đại diện hàng hải nước ngoài tại Việt Nam thành 
các chi nhánh công ty; Bắt buộc các chủ tàu nước ngoài phải chỉ định một công ty đại 
lý tàu biển Việt Nam làm tổng đại lý cho tàu của mình ra vào cảng Việt Nam v.v… 
Tuy nhiên khi thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ thì các doanh nghiệp trong 
ngành có thể không còn sự độc quyền mà chỉ được bảo hộ hợp lý. Và khi đó sẽ có sự 
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tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành nghề vào thị trường Việt Nam. 
Điều này sẽ làm tăng sự cạnh trạnh và có thể ảnh hưởng đến thị phần hiện tại của 
Gemadept.   

5. Rủi ro khác  

- Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ 
tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn 
hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra do lĩnh 
vực hoạt động đặc trưng của mình nên Gemadept còn gặp một số rủi ro khác về bảo 
hiểm, lãi suất v.v… 
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IV. CÁC KHÁI NIỆM 

v Nghị định 48/CP: Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ban hành ngày 11/07/1998 của Chính 
phủ về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. 

v UBCKNN: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

v TTGDCK: Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

v Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 

v CFS (Container Freight Station): Kho thu gom đóng gói hàng hóa lẻ. 

v ICD (Inland Clearance Depot): Cảng thông quan nội địa – cảng cạn. 

v Depot: là các bãi chứa container rỗng (đề-pô). 

v CTR: viết tắt của container. 

v RF (Reefer): viết tắt của container lạnh. 

v TEU (Twenty – feets Equivalent Unit): là đơn vị đo lường tương đương 1 container 20 
feet. 

v Vận chuyển Midstream: dùng sà lan chuyển tải container và hàng hóa bằng đường 
thủy nội địa từ tàu đến ICD Phước Long, kho bãi của chủ hàng và ngược lại. 

v Cảng cạn (ICD) Phước Long  

Cảng cạn (ICD) là một địa điểm nằm sâu trong đất liền, nơi tập kết hàng hóa xuất 
nhập khẩu và có chức năng hoạt động với quy chế như một Cảng biển (có kiểm tra giám 
sát trực tiếp của Hải quan để thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa).  

Nghiệp vụ này do bộ phận cảng phụ trách và có quy trình khai thác (hình 1) nhằm cung 
cấp dịch vụ có chất lượng cao và ổn định cho khách hàng bằng việc kiểm soát và đảm bảo 
rằng tất cả container, hàng hóa được xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi và giao nhận được an toàn, 
chính xác, nhanh chóng và thuận lợi trong toàn bộ khu vực Cảng Phước Long. 
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Hình 1: Quy trình khai thác cảng (ICD) Phước Long 
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v Đại lý vận tải Container (Liner Agency)  

Đại lý vận tải Container là loại hình dịch vụ đặc biệt nằm trong hệ thống vận tải 
container toàn cầu và khu vực. Đại lý được các công ty vận tải nước ngoài chỉ định làm 
công việc điều hành hoạt động khai thác vận tải container, phục vụ các nhà xuất nhập 
khẩu bằng các tàu chở hàng container chạy theo lịch trình và tuyến đã định trước. 

Đại lý vận tải Container nhận sự ủy thác của hãng tàu để thu xếp nhận đặt hàng 
(booking), tìm hàng, quản lý phương tiện – container, thu xếp tàu chạy nhánh (feeder), tiến 
hành các thủ tục thanh toán với chủ hàng v.v… Quy trình làm Đại lý vận tải Container 
(hình 2) đảm bảo thỏa mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của chủ tàu (Principal) về kinh doanh 
vận tải container tại Việt Nam. Quy trình này được áp dụng tại các phòng Đại lý vận tải 
Container của Công ty, kể cả chi nhánh ở Hà Nội và Hải Phòng. 

Hình 2: Quy trình cung cấp dịch vụ Đại lý vận tải Container 
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v Đại lý Tàu biển (Shipping Agency) 

 Đại lý Tàu biển có nhiệm vụ nhận các yêu cầu của chủ tàu nước ngoài về gom hàng, 
giao hàng và dàn xếp các công việc phục vụ tàu tại Cảng trong thời gian tàu ở Việt Nam 
(làm các thủ tục cho tàu ra vào cảng, xin hoa tiêu, xếp dỡ hàng hóa v.v…). Đại lý Tàu 
biển được chủ tàu (các hãng vận tải hàng hóa rời) chỉ định thay mặt và đại diện cho quyền 
lợi hợp pháp của họ tại Việt Nam để khai thác vận tải hàng hóa.  

Quy trình Đại lý Tàu biển (hình 3) áp dụng cho phòng Đại lý Tàu biển. Quy trình này 
nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng; qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh để phát triển và giữ thị phần của Công 
ty. 

Hình 3: Quy trình cung cấp dịch vụ Đại lý Tàu biển 
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v Đại lý Giao nhận hàng hóa (Forwarding Agency) 

 Đại lý Giao nhận đảm nhận công việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ điểm 
đầu đến điểm cuối cho chủ hàng. Bao gồm các việc: gom hàng lẻ, nhận hàng tại kho, đóng 
gói hàng, lưu kho, đăng ký hãng tàu (booking), làm thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa 
và các công việc khác để giao hàng tại địa điểm nhận theo yêu cầu. 
Đại lý Giao nhận có nhiệm vụ gom hàng lẻ cho đầy container, làm hậu cần cho các nhà 
máy lớn, các nhà sản xuất trong việc giao nhận hàng hóa với tư cách là người kinh doanh 
độc lập.  

Quy trình giao nhận hàng hóa (hình 4) sẽ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người ủy thác về 
giao nhận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu với phương châm “an toàn, tiện lợi, nhanh 
chóng vì lợi ích của người ủy thác”. Quy trình được áp dụng cho phòng Giao nhận, chi 
nhánh Hà Nội và Hải Phòng. 

Hình 4: Quy trình cung cấp dịch vụ Đại lý Giao nhận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nhận chỉ định của Đại
lý nước ngoài/Người

gửi hàng

Khai thác (Operation)

Lập chứng từ

Thanh toán

Lưu hồ sơ
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V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ LẠI 

1. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông. 

2. Mệnh giá  : 10.000 VNĐ 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết : 17.178.455 cổ phiếu 

4. Tăng vốn điều lệ và tách cổ phiếu 

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 99/GMD ngày 20/11/2001, quá trình tăng 
vốn, chia tách và phát hành thêm cổ phiếu có thể tóm tắt như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong đó: 

§ Vốn điều lệ cũ : 6.207.600.000 VNĐ 

§ Vốn điều lệ tăng thêm : 193.792.400.000 VNĐ, bao gồm: 

i. Chuyển từ nguồn vốn tích lũy là 162.779.950.000 VNĐ bao gồm lợi nhuận tích 
lũy các năm và các khoản thuế được miễn giảm. Trong đó:  
+ Chia cổ phiếu cho cổ đông cũ, tỷ lệ 1 : 24 là 142.255.000.000 VNĐ. 
+ Giữ lại làm cổ phiếu quỹ là 20.524.950.000 VNĐ. 

Vốn điều lệ
(VĐL) mới
200 tỷ VNĐ

VĐL ban đầu
6.207.600.000

VNÑ

VĐL ban đầu
(sở hữu cổ đông)

6.185.000.000 VNÑ

Cổ phiếu mua lại làm
cổ phiếu quỹ

22.600.000 VNÑ

Vốn bổ sung
193.792.400.000

VNÑ

Vốn tích lũy
162.779.950.000

VNÑ

Cổ phiếu (CP) quỹ
20.524.950.000 VNÑ

Chia tách cổ phiếu
tỷ lệ 1 : 24

142.255.000.000 VNÑ

Bán thêm cổ phiếu
31.012.450.000 VNÑ

Cộng
20.547.550.000

VNÑ

Bán trả chậm
28.215.450.000

VNÑ

Bán thu đủ tiền
2.797.000.000

VNÑ

Cổ phiếu thu hồi
1.396.800.000

VNÑ

CP đang lưu hành
140.858.200.000

VNÑ

Cổ phiếu quỹ
21.944.350.000

VNÑ
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ii. Phát hành cổ phiếu mới để huy động 31.012.450.000 VNĐ, bao gồm: 
+ Phát hành cổ phiếu thu tiền ngay là 2.797.000.000 VNĐ; 
+ Phát hành bằng hình thức trả chậm là 28.215.450.000 VNĐ; trong đó:  

Nhà nước: 9.257.600.000 VNĐ 
Cá nhân: 18.957.850.000 VNĐ 

Như vậy ngoại trừ phần trả chậm là 28.215.450.000 VNĐ, Vốn điều lệ thực tế tại thời 
điểm hiện tại của Gemadept là: 171.784.550.000 VNĐ.  

- Số lượng cổ phiếu theo Nghị quyết 99/GMD có sự chênh lệch giữa Báo cáo kiểm toán 
6 tháng đầu năm 2001, Nghị quyết 63/GMD của ĐHCĐ ngày 10/07/2001 và Nghị 
quyết số 73/HĐQT-GMD ngày 15/10/2001 của HĐQT điều chỉnh tỷ lệ bán cổ phiếu.  

Nguyên nhân của chênh lệch này là do trong Nghị quyết 63/GMD ngày 10/07/2001 của 
ĐHCĐ chưa xác định xong số lượng cổ phần Nhà nước (Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam) cần phải mua để giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ 18,16% vốn điều lệ như ban đầu. Do 
đó trong quá trình triển khai thực hiện đã có những thay đổi. Theo ủy quyền của 
ĐHCĐ, ngày 15/10/2001 HĐQT Công ty Gemadept đã nhóm họp và ra Nghị quyết số 
73/HĐQT-GMD để điều chỉnh tỷ lệ bán cổ phiếu. Quá trình tăng vốn điều lệ và tách 
cổ phiếu theo số liệu thực tế đã được ĐHCĐ tổng kết và thông qua trong Nghị quyết 
99/GMD ngày 20/11/2001. 

5. Giá niêm yết dự kiến : 14.823 VNĐ/CP          

6. Phương pháp tính giá  

- Cở sở để dự kiến giá niêm yết là giá sổ sách (book value) của Công ty vào thời điểm 
30/06/2001. Giá sổ sách cổ phiếu được tính như sau: 

  
              Vốn chủ sở hữu         254.633.311.393 

Giá sổ sách cổ phiếu  =  ----------------------  =  ---------------------  = 14.822,8 VNĐ/CP 
                                 Tổng số cổ phần            17.178.455    
 
- Giá sổ sách cổ phiếu làm tròn là 14.823 VNĐ/CP. 

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

- Các Pháp nhân và Thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đại 
lý Liên hiệp Vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật. 

8. Các loại thuế có liên quan 

- Theo qui định của Thông tư số 74/2000/TT – BTC ban hành ngày 19/07/2000 của Bộ 
Tài Chính, đối với tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết, ngoài việc được 
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hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành còn 
được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 02 năm tiếp theo kể từ 
khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. 

Cũng theo Thông tư nêu trên, các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu và 
chênh lệch mua bán chứng khoán. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo từng hoạt động: 

§ Đại lý tàu, đại lý Container, ủy thác dịch vụ : 32%; 

§ Khai thác bãi, vận chuyển thủy bộ : 25%. 

Trong đó: 

Thu nhập hoạt động khai thác bãi và vận chuyển thủy bộ phát sinh từ dự án đầu tư 
mới và dự án đầu tư mở rộng dây chuyền vận tải xếp dỡ tàu – Midstream Cảng 
Phước Long và ICD Phước Long, theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 
5851/BKH/DN ngày 04 tháng 09 năm 1999, Công ty được hưởng các ưu đãi như sau 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999: 

Đối với dự án đầu tư mới dây chuyền vận tải xếp dỡ tàu – Midstream – Cảng Phước 
Long – ICD Phước Long:  
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. 
Được miễn 02 năm thuế thu nhập doanh nghiệp và được giảm 50% số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 năm tiếp theo.  
Không phải nộp thế thu nhập bổ sung quy định tại khoản 1 điều 10 của luật Thuế 
thu nhập Doanh nghiệp. 

Đối với dự án đầu tư mở rộng dây chuyền vận tải xếp dỡ tàu – Midstream – Cảng 
Phước Long – ICD Phước Long:  
Được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. 
Được miễn 02 năm thuế thu nhập doanh nghiệp và được giảm 50% số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 năm tiếp theo.  
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 

1. Tổ chức kiểm toán 

v Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8272 295 – 8272 296 Fax: (84.8) 8272 298 – 8272 300 

Email: a&c@hcm.vn.vn  

2. Tổ chức tư vấn 

v Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Địa chỉ: Lầu 1, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8294 123 

E-mail: ssi@saigonsecurities.com Website: www.saigonsecurities.com 

 

mailto:a&c@hcm.vn.vn
mailto:ssi@saigonsecurities.com
http://www.saigonsecurities.com
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VII. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

- Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept) được thành lập ngày 24 
tháng 07 năm 1993 (tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Cục Hàng hải Việt 
Nam, thành lập năm 1991) – là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Nhà nước chọn làm 
thí điểm chuyển thành Công ty cổ phần.  

- Công ty được thành lập trên cơ sở góp vốn của cổ đông, với mức vốn điều lệ ban đầu 
là 6.207.600.000 VNĐ (sáu tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm nghìn). Trong đó: 
§ Nhà nước sở hữu  : 18,16%; 
§ Cổ đông trong Công ty : 21,12%;  
§ Và Cổ đông ngoài Công ty : 60,72%. 

Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty đăng ký niêm yết là: 171.784.550.000 VNĐ (một 
trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi ngàn), trong 
đó: 
§ Nhà nước sở hữu  : 15,75%; 
§ Cổ đông trong Công ty sở hữu : 26,66%;  
§ Cổ đông ngoài Công ty sở hữu : 44,82%; 
§ Và cổ phiếu quỹ là : 12,77%. 

- Các dịch vụ chính hiện nay Công ty đang cung cấp cho khách hàng bao gồm: 

§ Dịch vụ kho bãi chiếm 22,3%; Bốc xếp chiếm 22,3% và chuyển tải container bằng 
đường thủy (midstream) chiếm 29,6% tổng doanh thu năm 2000; 

§ Đại lý vận tải Container (Liner Agency), chiếm 14,7% tổng doanh thu năm 2000; 

§ Vận chuyển thủy bộ chiếm 9,4% tổng doanh thu năm 2000; 

§ Đại lý Tàu biển (Shipping Agency), chiếm 1,1% tổng doanh thu năm 2000; 

§ Và Đại lý Giao nhận (Forwarding Agency), chiếm 0,6% tổng doanh thu năm 2000. 

- Tổng số lao động của Công ty vào lúc mới thành lập (7/1993) là 85 người, trong đó 50 
người có trình độ đại học chiếm 58,8%, còn lại 30 người là trung cấp kỹ thuật chiếm 
35,2%. Sau 9 năm phát triển, hiện nay tổng số lao động của Công ty là 444 người, trong 
đó nhân viên quản lý là 36 người; Và: 

§ Lao động có trình độ đại học là 207 người chiếm 46,6%, trung cấp là 63 người 
chiếm 14,2%; 

§ Lao động gián tiếp 133 người chiếm 30%, lao động trực tiếp là 311 người chiếm 
70%.  
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-  Để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh và quy mô 
hoạt động, Công ty đã liên tục phát triển các chức năng kinh doanh của mình. 

Tháng 10 năm 1995 theo quyết định số 4400 QĐ/TCCB – LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải cấp, Công ty được bổ sung các chức năng về kinh doanh tàu, container 
(mua bán, cho thuê) và xây dựng. 

Năm 1996, theo Quyết định số 2379 QĐ/TCCB – LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải, Công ty có thêm chức năng tổ chức xếp dỡ sang mạn container, vận chuyển 
container và các loại hàng hóa khác. 

Tháng 9 năm 1997, Công ty mở rộng chức năng hoạt động về dịch vụ cung ứng tàu 
biển và kinh doanh văn phòng làm việc theo quyết định số 2455 QĐ/TCCB – LĐ của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

-  Cùng với sự mở rộng chức năng hoạt động Gemadept cũng phát triển mạnh về quy mô 
hoạt động. Hiện nay Công ty có 4 chi nhánh tại các địa phương trên cả nước: Hải 
Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và Quy Nhơn; 6 văn phòng đại lý, 3 văn phòng khối cảng, 2 
xí nghiệp, 1 công ty liên doanh và 6 phòng ban nghiệp vụ. 

-  Năm 1997 Công ty đầu tư mới dây chuyền vận tải, xếp dỡ tàu – Midstream – Cảng 
(ICD) Phước Long và hoàn thành đưa vào hoạt động quý 4 năm 1998. Dự án còn tiếp 
tục triển khai đến năm 2002 với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 98 tỷ VNĐ. 

Cuối năm 1999, Công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô tăng năng lực vận 
chuyển xếp dỡ container từ khu vực nước tại Cảng Sài Gòn đến ICD Phước Long, với 
tổng vốn đầu tư là 29 tỷ VNĐ. 

-  Từ giữa năm 1999 Gemadept thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9002 và đã được tổ chức SGS (Société Générale de Surveillance) của Thụy Sĩ cấp 
chứng nhận vào ngày 22/12/2000. 

-  Được thành lập từ năm 1993 với hình thức mới là Công ty cổ phần, Gemadept đã trải 
qua 9 năm hoạt động và không ngừng phát triển trên lĩnh vực kinh doanh giao nhận, 
vận chuyển quốc tế. Mức độ tăng trưởng doanh thu của Công ty trung bình khoảng 
15%/năm và đạt hơn 340 tỷ VNĐ năm 2000. 

Sự phát triển về quy mô, ổn định về tài chính, quan hệ mở rộng với nhiều đối tác cùng 
với kinh nghiệm hoạt động lâu năm và đội ngũ nhân viên mạnh về chuyên môn nghiệp 
vụ là những ưu thế làm tăng khả năng cạnh tranh của Gemadept. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

- Văn phòng, đại lý tại Tp Hồ Chí Minh  

1. Văn phòng Đại lý Container  
211 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận     Điện thoại: (84.8) 8451 579 
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2. Văn phòng Đại lý Giao nhận 

194 Paster, Quận 3          Điện thoại: (84.8) 8258 053 

3. Văn phòng Đại lý Container   

35 Nguyễn Huệ, Quận 1        Điện thoại: (84.8) 8214 446 

4. Văn phòng Đại lý Tàu biển 

8A Nguyễn Huệ, Quận 1        Điện thoại: (84.8) 8231 052 

5. Văn phòng Đại lý Tàu biển 

123 Lê Lợi, Quận 1          Điện thoại: (84.8) 8213 070 

6. Văn phòng Đại lý Hàng không  

44 Trường Sơn, Tân Bình        Điện thoại: (84.8) 8421 506 

- Văn phòng khối cảng tại Tp Hồ Chí Minh 

1. Cảng Phước Long     

 Điện thoại: (84.8) 8968 554       Fax: (84.8) 8978 087 

2.  ICD Phước Long 

 Điện thoại: (84.8) 8964 954       Fax: (84.8) 8963 273 

3. Văn phòng Tân Cảng 

 Điện thoại: (84.8) 8999 036            Fax: (84.8) 8992 595 

- Các Chi nhánh trong nước  

1. Chi nhánh Hải Phòng 
Địa chỉ: 282 Đà Nẵng, Hải Phòng   
Điện thoại: (84.31) 825 972 Fax: (84.31) 825 977   

2. Chi nhánh Hà Nội 
Địa chỉ: 108 Lò Đúc, Hà Nội   
Điện thoại: (84.4) 8 519 524 - 8 510 306 Fax: (84.4) 8 519 328  

3. Chi nhánh Đà Nẵng 
Địa chỉ: 39 Quang Trung, Đà Nẵng  
Điện thoại: (84.511) 832 393  Fax: (84.511) 823 563   

4. Chi nhánh Quy Nhơn 
Địa chỉ: 133 Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: (84.56) 821 303 Fax: (84.56) 813 503 

- Các Xí nghiệp trực thuộc 

1. Xí nghiệp Vận tải biển Hữu Nghị 
(Huu Nghi Shipping Company – Gọi tắt là HUNSHIP) 
Địa chỉ: 9A Tôn Đức Thắng, Q1, Tp Hồ Chí Minh 
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Điện thoại: (84.8) 8242 994 – 8241 335  Fax: (84.8) 8242 995 

Xí nghiệp được thành lập theo Quyết định số 673/TCCB – LĐ ngày 04 tháng 12 
năm 1993 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Xí nghiệp là đơn vị sản xuất 
kinh doanh hạch toán kinh tế có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con 
dấu riêng. Xí nghiệp phục vụ hoạt động làm đại lý và một số dịch vụ khác. 

2. Xí nghiệp Vận tải Thái Bình Dương 
(Pacific Marine Company  – Gọi tắt là PAMAR) 

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, lầu 15 Harbour View Tower, Q1, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (84.8) 8214 446 – 8214 447   Fax: (84.8) 8214 448 

Xí nghiệp được thành lập theo Quyết định số 564/QĐ – TCCB – LĐ ngày 22 
tháng 02 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Xí nghiệp là đơn vị 
sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế có tư cách pháp nhân không đầy đủ, 
không có con dấu riêng. Xí nghiệp phục vụ hoạt động làm đại lý và một số dịch 
vụ khác. 

3. Công ty liên doanh MBN – GMD Việt Nam  

(MBN – GMD VIET NAM) 

Địa chỉ: 211 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 

Công ty được thành lập theo Quyết định số 252/GP – HCM ngày 27 tháng 07 
năm 2001 của Ủy Ban Nhân Dân Tp Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp là Công ty 
liên doanh sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con 
dấu riêng. Công ty kinh doanh về lĩnh vực khai thác dịch vụ kho bãi, kho ngoại 
quan phục vụ hàng nông sản xuất khẩu.  

Tỷ lệ góp vốn của Gemadept là 34% (170.000 USD). 

Hiện nay Công ty liên doanh đang trong quá trình chuẩn bị chưa đi vào hoạt 
động. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Gemadept được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các 
quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu 
trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty: cung cấp chủng loại sản 
phẩm dịch vụ hẹp và có liên hệ nhau. (hình 5) 
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Hình 5: Cơ cấu bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể chia tách cơ cấu tổ chức của Công ty thành 2 nhóm chức năng: Nhóm quản lý điều 
hành và nhóm tác nghiệp. 

3.1. Nhóm quản lý và điều hành 

 Đại hội đồng Cổ đông 

 Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết 
định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ: 

§ Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. 

§ Bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

§ Các nhiệm vụ khác do điều lệ quy định. 

 Hội đồng Quản trị 

 Hội đồng Quản trị là tổ chức quản lý cao nhất trong Công ty, có nhiệm vụ: 

§ Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi 
nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển 
và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty. 

§ Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động và quỹ lương của Công ty. 

§ Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. 
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§ Kiến nghị sửa đổi và bổ sung điều lệ của Công ty. 

§ Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông. 

 Hội đồng Quản trị của Gemadept hiện tại có 7 người bao gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ 
tịch và 5 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người có trình độ học vấn cao, có kinh 
nghiệm quản lý và có quá trình hoạt động lâu năm trong lĩnh vực hàng hải.  

 Ban giám đốc 

 Ban giám đốc, đứng đầu là Giám đốc điều hành, giúp việc cho Giám đốc là 1 Phó 
Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và bãi miễn. Ban Giám đốc có nhiệm vụ: 

§ Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh 
doanh. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ công ty 
theo đúng điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

§ Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý Công ty: Giám đốc, phó Giám đốc 
chi nhánh, xí nghiệp thành viên; Trưởng – phó phòng; sau khi đã được HĐQT phê 
duyệt. 

§ Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty. 

§ Báo cáo trước Hội đồng Quản trị tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh 
và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng Quản trị. 

3.2. Nhóm tác nghiệp 

 Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh mà Công ty được phép tham 
gia, vì thế sự hoạt động tốt của nhóm sẽ đem lại lợi nhuận cao cho Công ty.  

- Trực tiếp hoạt động kinh doanh là các phòng nghiệp vụ bao gồm phòng Đại lý vận tải 
Container, Đại lý Giao nhận, Đại lý Tàu biển và Cảng (ICD) Phước Long; do các 
Trưởng phó Phòng, Trưởng phó Cảng điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Giám 
đốc.    

Các phòng ban nghiệp vụ sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ (trong lĩnh vực 
phụ trách) với chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Đồng thời các phòng ban này có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ nhau để đạt 
được hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

Cảng (ICD) Phước Long: bao gồm 277 người, là bộ phận có tính đặc thù riêng trong 
các loại hình dịch vụ mà Gemadept đang cung cấp. Bộ phận này được tổ chức theo cấu 
trúc chức năng với sự quản lý của Trưởng Cảng và 4 Phó Trưởng Cảng phụ trách các 
nhóm công việc khác nhau (hình 6). Cấu trúc này được xây dựng nhằm đảm bảo cung 
cấp dịch vụ có chất lượng cao và ổn định cho mọi khách hàng. 
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Hình 6: Sơ đồ tổ chức Cảng Phước Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
-  Hoạt động kinh doanh ở các địa phương khác là các Chi nhánh của Công ty do các 

Giám đốc chi nhánh trực tiếp điều hành và chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Ngoài 
ra, giúp việc cho Ban Giám đốc quản lý các chức năng khác là Ban Quản lý chất 
lượng, Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Kế toán. 

Ban Quản lý chất lượng: bao gồm các chuyên gia và các trưởng phòng kiêm nhiệm, có 
trách nhiệm xây dựng áp dụng và duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9002; Phối hợp với các phòng ban thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa; 
Báo cáo các hoạt động của hệ thống chất lượng trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo 
để làm cơ sở cải tiến hệ thống chất lượng. Ngoài ra Ban Quản lý chất lượng còn có 
nhiệm vụ liên hệ, tiếp xúc với các cơ quan bên ngoài nhằm hỗ trợ việc thực hiện các 
vấn đề liên quan đến chất lượng. 

Phòng Hành chính tổng hợp: bao gồm 5 người, có nhiệm vụ nhận thông tin từ khách 
hàng và phối hợp các phòng ban liên quan để thực hiện tốt công việc. Lập kế hoạch 
đào tạo và thực hiện tuyển dụng nhân sự để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty. 
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của 
phòng. 

Phòng Tài vụ- kế toán: bao gồm 12 người, thực hiện các công việc về tài chính – kế 
toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng phải chịu trách 
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nhiệm về tính chính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty trước Giám đốc. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

- Từ khi thành lập tới nay, Công ty không có các cổ đông là thể nhân nắm giữ trên 5% 
vốn cổ phần. Pháp nhân duy nhất nắm giữ trên 5% vốn cổ phần là Tổng Công ty Hàng 
Hải Việt Nam (Vinalines). 

Bảng 2:  Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần 
 Đơn vị: ngàn VNĐ 

TT Tên họ Địa chỉ Số vốn 
Tỷ lệ  
(%) 

1 Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 201 Khâm Thiên – Hà Nội 27.062.400 15,75 

 Tổng cộng  27.062.400 15,75 

5. Hoạt động kinh doanh  

5.1. Thị phần và đối thủ cạnh tranh 

a. Thị phần: 

- Trong lĩnh vực khai thác cảng, Cảng (ICD) Phước Long thuộc Gemadept là cảng có 
lượng hàng container thông qua đứng hàng thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thứ ba 
trong cả nước với sản lượng 240.000 TEU năm 2000 (sau Tân Cảng – 340.000 TEU và 
tương đương với Cảng Hải Phòng). Thị phần của Gemadept trong lĩnh vực này chiếm 
hơn 23% so với cả nước. 

- Trong lĩnh vực Đại lý vận tải Container (Liner Agency), Gemadept làm đại lý cho 
nhiều hãng tàu lớn trong số các hãng tàu hiện đang có mặt tại Việt Nam; với sản lượng 
container thông qua của mỗi hãng là 5.000 – 7.000 TEU/năm. Gemadept chiếm khoảng 
20% thị phần so với cả nước trong lĩnh vực này. 

- Về Đại lý Tàu biển (Shipping Agency), Gemadept nằm trong nhóm những doanh 
nghiệp có sản lượng hàng đầu. Trong lĩnh vực này, nếu tính về tải trọng (khối lượng 
hàng hóa) Công ty chiếm hơn 40% so với Tp Hồ Chí Minh và 25% so với cả nước 
(khoảng 450 lượt tàu/năm). 

- Đối với Đại lý Giao nhận (Forwarding Agency), những hãng tàu mà Gemadept làm đại 
lý chiếm khoảng 15 – 20% thị phần so với cả nước. Ngoài ra Gemadept còn có thế 
mạnh về vận chuyển siêu trường siêu trọng. 

b. Đối thủ cạnh tranh: 
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- Trong lĩnh vực khai thác Cảng, đối thủ cạnh tranh chính của Gemadept là các công ty 
có cảng khai thác hàng container trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. Đó là: Công ty Tân 
Cảng Sài Gòn với Tân Cảng, Công ty liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 (FLDC) với 
Cảng Container quốc tế (VICT) và một số công ty khác. Các cảng thuộc những Công ty 
này là cảng sông nên tàu cóù thể cập trực tiếp vào cảng, tiết kiệm được chi phí trung 
chuyển so với Cảng Phước Long của Gemadept; trong số đó Tân cảng và cảng VICTø là 
đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện nay. Tân Cảng do có lợi thế về địa điểm, hạ tầng cơ 
sở, điều kiện kinh doanh và chủ yếu là làm hàng container nên đạt được mức sản 
lượng cao (340.000 TEU năm 2000).  

Cảng VICT là cảng container liên doanh giữa Tổng Công ty Đường sông miền Nam và 
Mitorient Enterprise – Singapore mới được thành lập (11/1998). Cảng vớiù trang thiết bị 
hiện đại tuy nhiên có vị trí và đường giao thông không thuận tiện. Mức sản lượng năm 
2000 khoảng 127.000 TEU (hơn ½ sản lượng của ICD Phước long). 

Bảng 3: So sánh Cảng Phước Long với các đối thủ cạnh tranh 

TT Chỉ tiêu/ Đơn vị tính Tân Cảng Phước Long VICT Bến Nghé 

1   Diện tích bãi, m2 195.000 165.000 160.000 100.000
2   Diện tích kho CFS, m2 22.400 10.000 4.430 5.000
3   Điểm tiếp lạnh, điểm 288 120 72 60
4   Công suất, TEU 400.000 250.000 200.000 140.000
5   Sản lượng năm 2000,TEU 340.000 240.000 127.000 100.000
6   Doanh thu năm 2000, triệu VNĐ  340.000 251.969 120.240 27.000
7   Dự kiến tăng diện tích bãi, m2  50.000 36.000

- Trong hoạt động đại lý và môi giới hàng hải, đối thủ cạnh tranh là các đơn vị 
Vietfracht, Vinatrans và Transimex. Các doanh nghiệp này có lợi thế cạnh tranh là 
đang làm đại lý cho một số hãng tàu, tuy nhiên Gemadept vẫn chiếm ưu thế về số 
lượng hãng tàu mà Công ty làm đại lý (khoảng 1/3 các hãng tàu đang hoạt động ở Việt 
Nam: Hanjin, Yangming v.v…). 

- Đối với lĩnh vực vận chuyển thủy bộ (chủ yếu là vận chuyển hàng siêu trường siêu 
trọng), Gemadept hầu như không gặp đối thủ cạnh tranh trong ngành mà chỉ là những 
đơn vị ngoài ngành (các Công ty vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải). 

- Trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển hàng hóa, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là: Safi, 
Vinatrans, Sotrans, Vietfracht, Inlaco. Đây là những doanh nghiệp lấy lĩnh vực giao 
nhận hàng hóa (forwarding) làm hoạt động chính và có nguồn thu chủ yếu từ các hoạt 
động này. Gemadept cung cấp các dịch vụ trọn gói nên có nhiều lợi thế hơn các đơn vị 
này. 
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5.2. Giá trị dịch vụ qua các năm 

Bảng 4:  Giá trị dịch vụ năm 1999 - 2001 (6 tháng) 
 Đơn vị: VNÑ 

TT Chỉ tiêu doanh thu 1999 2000 
2001 

(6 tháng) 
1 Bốc xếp khai thác bãi  217.347.296.545 252.645.409.179 159.875.451.507 

2 Đại lý vận tải Container 41.756.794.312  49.889.393.997  25.188.438.548 

3 Vận chuyển thủy bộ  22.886.970.142 32.233.753.012 14.589.005.612 

4 Đại lý Tàu biển 4.567.029.063  3.730.582.433  2.294.348.204 

5 Đại lý Giao nhận 1.421.819.093   1.977.864.960  608.725.012 

 Tổng cộng doanh thu 287.979.909.155 340.477.003.581 202.555.968.883 

 
5.3. Chủng loại và chất lượng dịch vụ  

a. Chủng loại dịch vụ: 

- Dịch vụ kho bãi chiếm 22,3%; Bốc xếp chiếm 22,3% và chuyển tải container bằng 
đường thủy (midstream) chiếm 29,6% tổng doanh thu năm 2000; 

- Đại lý vận tải Container (Liner Agency), chiếm 14,7% tổng doanh thu năm 2000; 

- Vận chuyển thủy bộ chiếm 9,4% tổng doanh thu năm 2000; 

- Đại lý Tàu biển (Shipping Agency), chiếm 1,1% tổng doanh thu năm 2000; 

- Và Đại lý Giao nhận (Forwarding Agency) chiếm 0,6% tổng doanh thu năm 2000. 

b. Chất lượng dịch vụ: 

- Hiện nay Công ty đang thực hiện quản lý toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ theo tiêu 
chuẩn chất lượng ISO 9002. Với hệ thống quản lý này, chất lượng dịch vụ của Công ty 
ngày càng ổn định và đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

5.4. Chi phí sản xuất  

- Trong năm 2000, tỷ lệ giữa giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần của Gemadept là 
66,3%, thấp hơn các doanh nghiệp cùng ngành khoảng 15 – 20%. 

5.5. Hoạt động marketing 

 Cùng với công tác quản lý chất lượng, Gemadept cũng hết sức quan tâm đến hoạt động 
Marketing. Mỗi phòng ban nghiệp vụ và chi nhánh của Công ty đều có bộ phận Marketing 
để chăm sóc khách hàng; tiếp cận lôi kéo khách hàng mới và khách hàng tiềm năng bằng 
uy tín chất lượng dịch vụ của Công ty. Các Trưởng phó phòng ban có trách nhiệm đề ra 
phương hướng kế hoạch Marketing, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện. 
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 Nhiệm vụ của bộ phận Marketing trong các phòng ban, chi nhánh: 

Bộ phận Marketing trong mỗi phòng ban gồm 5 – 10 người tùy theo từng phòng ban cụ thể. 
Công việc chính của bộ phận này là chào bán dịch vụ và nghiên cứu phát triển thị trường. 
Bao gồm các bước như sau: 

- Xác định khách hàng: 

§ Thực hiện nghiên cứu thị trường, giá cả, xác định tuyến vận tải mạnh, yếu của 
Công ty. 

§ Khai thác và tập hợp thông tin về các nhà xuất nhập khẩu để thực hiện khai thác. 

§ Thường xuyên liên lạc, thăm hỏi khách hàng, khắc phục các điểm chưa phù hợp để 
phục vụ khách hàng tốt hơn. 

- Gặp gỡ khách hàng để xác định những yêu cầu về dịch vụ: 

§ Dàn xếp những cuộc tiếp xúc với khách hàng để tìm ra những yêu cầu của họ như 
cước phí, thời gian vận chuyển, cảng đến và những yêu cầu đặc biệt về dịch vụ 
khách hàng cũng như về chứng từ. 

§ Xem lại các yêu cầu của khách hàng có phù hợp với dịch vụ của Công ty hay 
không và chuẩn bị những đề xuất chào bán dịch vụ bao gồm các thông tin về nơi 
nhận hàng, cảng đích, điều khoản mua bán, cước phí, các phụ phí, ngày có hiệu lực, 
loại hình vận chuyển, tuyến đường, thời gian vận chuyển. 

- Chào giá: 

§ Đàm phán giá với khách hàng khi có sự phản hồi. Xin ý kiến của chủ tàu khi chủ 
hàng đề nghị giá thấp. 

 Chính sách về dịch vụ của Công ty:  

- Khách hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong kinh doanh của 
Công ty.  

- Không ngừng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ với giá 
cạnh tranh bằng cách: 

§ Thao tác nghiệp vụ nhanh chóng chính xác và an toàn; 

§ Làm đúng ngay từ đầu;  

§ Giao hàng đúng hẹn. 

- Đối với khách hàng là nhà sản xuất (chủ hàng): tiếp cận, theo dõi, khuyến khích dựa 
trên chính sách của các hãng tàu. 

- Đối với khách hàng là các hãng tàu: bám sát từ khâu nước ngoài và dành nhiều chính 
sách ưu đãi. 
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5.6. Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ 

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch 
vụ trong chiến lược kinh doanh của Công tỵ. Từ giữa năm 1999 Gemadept đã ký hợp đồng 
tư vấn với SGS Việt Nam – một thành viên của SGS Group (Société Générale de 
Surveillance – Thụy Sĩ) nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn 
ISO 9002; Và Công ty đã được cấp giấy chứng nhận vào ngày 22/12/2000. Việc quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 được áp dụng cho toàn bộ các loại hình dịch vụ mà 
Công ty đang cung cấp. 

Chính sách chất lượngï của Gemadept là luôn luôn cung ứng các dịch vụ với chất lượng cao 
nhất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Công ty luôn đặt 
vấn đề chất lượng lên hàng đầu đồng thời tuân thủ mọi định chế của Nhà nước. Và để đạt 
những điều này Công ty cam kết: 

- Giữ liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ của mình luôn 
thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của họ. 

- Xem con người là tài sản quan trọng nhất do đó thường xuyên giáo dục, đào tạo để 
mọi cán bộ, nhân viên trong Công ty có tinh thần tập thể, có kỹ năng cần thiết nhằm 
không ngừng cải tiến và hoàn thiện về chất lượng trong công việc của mình. 

- Duy trì hệ thống chất lượng luôn phù hợp và có hiệu quả, phát triển sự hợp tác của mọi 
thành viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9002 năm 
1994. 

5.7. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới  

 Với phương châm là luôn đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng cao 
cho khách hàng, Gemadept liên tục tìm kiếm các sản phẩm vận tải mới nhằm tăng tính 
cạnh tranh. Điều này được thể hiện qua việc Công ty là doanh nghiệp đầu tiên xây dựng 
và khai thác cảng cạn (ICD), mạnh dạn đầu tư thiết bị vận tải siêu trường siêu trọng có thể 
vận chuyển những thiết bị, cấu kiện cồng kềnh có khối lượng lớn (hàng chục hàng trăm 
tấn) cho các dự án công nghiệp nặng. Công ty đi đầu trong việc đưa các công nghệ vận tải 
mới vào Việt Nam như vận tải bằng phương thức Midstream, khai thác bãi chứa container 
rỗng (Depot), mua bán cho thuê container, container lạnh (Reefer) v.v… 

Công ty có đội ngũ chuyên gia giỏi về nhiều lĩnh vực, chuyên nghiên cứu công nghệ, tìm 
hiểu và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào thực tế ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu về khả 
năng phát triển các dịch vụ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. 

5.8. Biểu tượng (lô-gô) của Công ty  

Biểu tượng và thương hiệu của Công ty đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng. 
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5.9. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết 

 Hiện nay trong lĩnh vực Đại lý vận tải Container (Liner Agency), Gemadept đang làm 
đại lý cho nhiều hãng tàu lớn có mặt ở Việt Nam. Hầu hết các hãng tàu này là khách hàng 
lâu năm và có mối quan hệ đối tác mật thiết với Gemadept. Các hợp đồng được ký kết với 
các hãng tàu này là tự động gia hạn và có giá trị chiếm hơn 80% doanh thu của Đại lý vận 
tải Container. Ví dụ: 

- Hợp đồng làm tổng đại lý cho Hãng tàu HANJIN, là hãng tàu lớn thứ 6 trên thế giới 
của Hàn Quốc, có cổ phần của nhiều Công ty trong các lĩnh vực hoạt động khác 
(Korea AirLines v.v…).  

- Hợp đồng làm tổng đại lý với SINOKOR, là hãng tàu lớn của Hàn Quốc có mạng lưới 
hoạt động rộng khắp khu vực Châu Á.  

- V.v… 

 Trong hoạt động khai thác cảng Phước Long, Công ty đang thực hiện hợp đồng với các 
hãng tàu lớn như: P&O NEDLLOYD (Hà Lan), MITSUIT O.S.K (Nhật); HANJIN và 
KMTC (Hàn Quốc); YANGMING (Đài Loan); UDSC (Ả Rập); KLINE (Nhật); OOCL 
(Hồng Kông); MISC (Malaysia) v.v…; Chiếm tỷ lệ khoảng hơn 80% tổng doanh thu của 
nghiệp vụ khai thác cảng (ICD). 

Hợp đồng cho thuê kho bãi CFS, chủ yếu là với các nhà xuất nhập khẩu cà phê như 
VOLCAFE của Thụy Sĩ, SUCAFINA của Singapore v.v… giá trị hợp đồng chiếm khoảng 
90% doanh thu của hoạt động cho thuê kho CFS. 

 Hợp đồng về lĩnh vực Đại lý Giao nhận (Forwarding Agency) được ký kết với: 
SCHENKER (Đức) – là công ty giao nhận hàng đầu thế giới; BIRKARI (Đức); SUNILL 
(Hàn Quốc) v.v… giá trị những hợp đồng này chiếm hơn 85% doanh thu của hoạt động 
giao nhận. 

 Về lĩnh vực Đại lý Tàu biển Gemadept làm đại lý cho nhiều hãng tàu hàng rời lớn trên 
thế giới: YL SUNG (Hàn Quốc), ALLIED MARITIME (Hy Lạp), ODEN DORFF 
CARRIER (Đức) với số lượng tàu khoảng 450 tàu/1 năm  

 Các hợp đồng về vận chuyển siêu trường siêu trọng: Nhà máy điện Phú Mỹ, Xi măng 
Nghi Sơn, Nhà máy khí Dinh Cố (Vũng tàu), Thủy điện Đa Mi – Hàm Thuận v.v… Giá trị 
các hợp đồng này chiếm hơn 95% trên doanh thu của hoạt động vận chuyển thủy bộ. 
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 Các điều khoản trong các hợp đồng nói trên với những đối tác nước ngoài thông thường 
có những điểm chính như sau: 

- Công ty Gemadept làm tổng đại lý (thay mặt cho người ủy thác toàn quyền giải quyết 
mọi vấn đề có liên quan) cho các đối tác nước ngoài.  

- Đối tượng điều chỉnh của hợp đồng: là các loại dịch vụ mà Gemadept cung cấp cho 
khách hàng theo quy định của pháp luật. 

- Trách nhiệm: các bên có liên quan thực hiện đúng những điều khoản đã được quy định 
trong hợp đồng nhằm gia tăng chất lượng cũng như sản lượng của dịch vụ. 

- Thanh toán và chia lợi nhuận: mức phí được hưởng sẽ tùy theo từng loại hình dịch vụ. 

§ Đại lý vận tải Container sẽ có mức phí từ 2,5 – 4,5% trên giá cước vận chuyển. 

§ Đại lý Giao nhận hàng hóa thì Gemadept hưởng 50%, đối tác hưởng 50%. 

- Phương thức thanh toán 

§ Khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu: sau từng lô hàng hoặc từng chuyến, từng 
thời điểm hai bên làm bảng chiết tính và được thanh toán qua ngân hàng. 

§ Khách hàng là các hãng tàu: hai bên cùng thực hiện thanh toán theo hình thức lập 
sổ theo dõi (open account) sau nửa tháng hoặc 1 tháng. 

- Thời hạn hợp đồng: do tính chất của loại hình dịch vụ là xảy ra thường xuyên và liên 
tục do đó đa số các hợp đồng đại lý được ký theo dạng tự động gia hạn và chỉ kết thúc 
khi một trong hai bên thông báo cho nhau trước 60 – 90 ngày. 

- Luật điều chỉnh hợp đồng được hai bên thỏa thuận, có thể theo luật Việt Nam, luật của 
nước bên đối tác hoặc của bên thứ 3 tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh 1999 – 2001 (6 tháng) 

 Đơn vị: ngàn VNĐ 

TT CHỈ TIÊU 1999 2000 
 2001 

(6 tháng) 
1 Tổng giá trị tài sản 326.836.953 378.077.687 397.403.016 
2 Doanh thu thuần 287.979.909 340.477.004 202.555.969 
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 104.675.217 97.295.615 63.673.442 
4 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 17.930.886 5.018.116 2.096.596 
5 Lợi nhuận bất thường 9.150.055 180.171 (2.621.276) 
6 Lợi nhuận trước thuế 131.756.157 102.493.902 63.148.732 
7 Lợi nhuận sau thuế 85.973.753 68.468.015 43.564.755 

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 30,9% 46,7% 42,7% 
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- Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 
báo cáo: 

§ Doanh thu của Gemadept năm 2000 đạt 340,5 tỷ VNĐ tăng hơn 18% so với năm 
1999. Nguyên nhân làm tăng doanh thu là do việc đầu tư mới (cuối năm 1999) và 
đầu tư mở rộng (đầu năm 2000) dây chuyền vận tải xếp dỡ tàu – Midstream – Cảng 
Phước Long – ICD Phước Long của Công ty đã nâng năng lực bốc xếp và làm gia 
tăng sản lượng hàng hóa qua Cảng (ICD) Phước Long.    

§ Lợi nhuận sau thuế của năm 2000 là 68,5 tỷ, giảm 20% so với năm 1999. Nguyên 
nhân chính của việc giảm lợi nhuận này là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 
2000 giảm. Năm 1999, do Công ty thực hiện xử lý việc tồn đọng chênh lệch tỷ giá 
của các năm trước nên đã làm lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng cao. Ngoài ra 
do việc đầu tư thêm về máy móc thiết bị cũng như do có sự cạnh tranh mạnh về giá 
cả cung cấp dịch vụ, nên giá vốn hàng bán tăng. Điều này cũng góp phần làm lợi 
nhuận của Công ty tăng chậm so với doanh thu. 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

- Trong lĩnh vực bốc xếp khai thác kho bãi, Cảng (ICD) Phước Long của Gemadept đang 
có sản lượng đứng thứ 2 ở khu vực Tp Hồ Chí Minh và thứ 3 trong cả nước. Đối với các 
loại hình dịch vụ khác như: Đại lý vận tải Container; Đại lý Tàu biển v.v…Gemadept 
thuộc nhóm các doanh nghiệp hàng đầu.  

- Chiến lược kinh doanh hiện nay của Gemadept là đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 
theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với xu thế của thị trường trong nước, quốc tế cũng 
như quy hoạch phát triển của ngành hàng hải.  

Việc xây dựng và khai thác Cảng (ICD) Phước Long kết hợp với bốc xếp và chuyển tải 
container bằng sà lan là mô hình có tính kinh tế và phù hợp với địa hình nhiều sông 
ngòi ở Việt Nam. Mô hình này cũng thể hiện rõ sự phù hợp với chủ trương của ngành, 
của Nhà nước và xu thế chung của thế giới là đưa Cảng và hải quan về gần với nhà 
xuất nhập khẩu, giảm áp lực hàng hóa ở các cảng trung tâm và tránh ách tắc giao 
thông trong thành phố. 

Ngoài ra việc đầu tư các thiết bị chở hàng siêu trường siêu trọng của Gemadept cũng 
thể hiện sự nắm bắt kịp thời và phù hợp nhu cầu của thị trường trong bối cảnh các dự 
án, công trình công nghiệp nặng phục vụ tiến trình công nghiệp hóa của đất nước ngày 
càng nhiều. 

8. Chính sách đối với người lao động 

- Các cán bộ công nhân viên đang làm việc cho các doanh nghiệp khác theo chế độ hợp 
đồng lao động hoặc các viên chức Nhà nước, khi chuyển sang làm việc cho Công ty Cổ 
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phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển sẽ được tuyển dụng theo Luật Lao động mà Nhà 
nước đã quy định. Mọi công dân làm việc cho Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận 
chuyển theo chế độ hợp đồng lao động đều được hưởng các chế độ như bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế v.v... theo chế độ hiện hành.  

- Người lao động trong Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển, ngoài các quyền 
lợi được quy định bởi Luật Lao động, còn được hưởng một số quyền lợi khác như được 
ưu tiên mua trái phiếu và các loại cổ phiếu của Công ty. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào 
mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty và do ĐHCĐ quy định.  

- Ngoài ra Công ty luôn luôn tạo điều kiện và khuyến khích người lao động học tập nâng 
cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để công tác đạt hiệu quả cao. 

- Gemadept có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với cá nhân có công lao đóng góp, 
có sáng kiến giải pháp về kinh tế kỹ thuật; đồng thời có biện pháp xử phạt, kỷ luật đối 
với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến Công ty. 

9. Chính sách cổ tức 

- Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các 
nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

- Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh 
doanh cho phép Hội đồng Quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng 
thời gian mỗi 06 tháng một lần.  

- Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội 
đồng Quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và 
phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. 

- Tất cả tiền lãi (cổ tức) nếu cổ đông không nhận sau 01 năm kể từ ngày trả lãi, Hội 
đồng Quản trị sẽ cho tất cả số lãi đó vào quỹ của Công ty sau khi có cáo thị đầy đủ. 

Bảng 6: Tình hình chia cổ tức từ 1999 – 2001 (6 tháng) 

TT CHỈ TIÊU 1999 2000 
2001 

(6 tháng) 

1 Mức trả cổ tức, ngàn VNĐ 26.515.416 31.967.760 18.622.800 

2 Tỷ lệ cổ tức  427,14% (2) 514,98% (2) 12,55% 

3 Tỷ lệ lợi nhuận ròng dùng chi trả cổ tức 30,9% 46,7% 42,7% 

10. Tình hình hoạt động tài chính  

- Các chỉ tiêu tài chính 

                                                
(2) Năm 1999, 2000, tỷ lệ cổ tức tính theo vốn điều lệ là 6.207.600.000 VNĐ. 
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Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh 

CHỈ TIÊU 1999 2000 
2001 

(6 tháng) 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh 
(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

 
 

1,64 
 

1,64 

 
 

1,97 
 

1,96 

 
 

2,41 
 

2,39 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản  
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

0,46 
0,86 

0,42 
0,73 

 
0,38 
0,56 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
- Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 
 
- 

0,88 

 
 

91,39 
0,90 

 
 

53,48 
0,51 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 

29,9% 
49,1% 
30,3% 

20,1% 
31,3% 
28,6% 

 
21,5% 
16,8% 
30,9% 

 
- Giá trị tài sản cố định (TSCĐ) xác định bằng nguyên giá trừ hao mòn tích lũy. Trước 

năm 2000, việc thực hiện trích khấu hao TSCĐ được Công ty thực hiện theo quyết định 
số 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Từ năm 2000 trở 
đi Công ty trích khấu hao theo  quyết định 166/1999/QĐ/BTC ngày 30/12/1999 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

- Mức lương bình quân của CBCNV Công ty là 2.300.000 VNĐ/người/tháng. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (thuế): Công ty thực hiện việc nộp thuế 
hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Việc thực hiện trích lập các quỹ theo luật định, Công ty thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính và điều lệ của Công ty cụ thể là: 

§ Quỹ tập trung: dùng để bổ sung vốn điều lệ, hoặc dùng để dự trữ cho năm tài 
chính sau; 

§ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: mức trích không quá 5% lãi ròng hàng năm; 

§ Quỹ bảo tồn vốn và phát triển sản xuất; 

§ Quỹ khuyến khích sản xuất và khuyến mãi khách hàng; 

§ Quỹ Hội đồng Quản trị; 

§ Quỹ đào tạo; 
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§ Quỹ dự phòng thất nghiệp; 

§ Quỹ hỗ trợ chính sách, đóng góp từ thiện xã hội. 

Tỷ lệ trích lập các quỹ trên được Hội đồng Quản trị quyết định từng năm và trình Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt. 

11. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những nhà điều 
hành 

Thành viên Hội đồng Quản trị  

1. Ông Đinh Ngọc Viện – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 31.000 cổ phiếu (0,1550%) 

§ Giới tính : Nam    

§ Ngày sinh : 28-01-1939   

§ Quốc tịch : Việt Nam    

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : số 5, ngõ 93 Phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

§ Trình độ văn hóa : 10/10   

§ Trình độ chuyên môn : Phó Giáo sư – Tiến sĩ Kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác 

§ 1967 – 1984 : Cán bộ giảng dạy, Phó Chủ nhiệm khoa Đại học Hàng hải 

§ 1985 – 1989  : Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường biển  

§ 1989 – 1992 : Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam 

§ 1992 – 1993 : Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam 

§ 1993 – 1995 : Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam 

§ 1995 – nay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Gemadept.  

Những người có liên quan  : không   

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

2. Ông Đỗ Văn Nhân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 272.350 cổ phiếu (1,3618%) 

§ Giới tính : Nam   

§ Ngày sinh : 31-07-1957 

§ Quốc tịch : Việt Nam  
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§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 226/38 Lê Văn Sĩ, Tân Bình, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ; Đại lý hàng hải 

Quá trình công tác  

§ Trước năm 1989 : công tác tại Công ty Đại lý Tàu biển Đà Nẵng 

§ 1989 – 1993 : Phó Giám đốc Công ty Gemartrans 

§ 1993 – 1996 : Giám đốc Công ty Gemadept 

§ 1996 – 2000  : Giám đốc Công ty Gemartrans 

§ 2000 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 
(Vinalines), Giám đốc Công ty Gemartrans. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công 
ty Gemadept (đại diện cổ đông Nhà nước) 

Những người có liên quan     

§ Vợ  : Huỳnh Thị Ái Vân 

§ Số cổ phần nắm giữ : 86.700 cổ phiếu (0,4335%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

3. Ông Phạm Tiến Tịnh – Thành viên Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 215.575 cổ phiếu (1,0779%) 

§ Giới tính : Nam   

§ Ngày sinh : 07-09-1959  

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 6 lô E2 – Cư xá 30/4, phường 25, Bình Thạnh, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế  

Quá trình công tác 

§ 1983 – 1989 : Phòng Tài chính kế toán – Tổng cục đường biển. 

§ 1989 – 1993 : Kế toán trưởng Công ty Gemartrans 

§ 1993 – 1995 : Phó Giám đốc Công ty Gemadept 

§ 1996 – nay : Giám đốc Công ty Gemadept 

Những người có liên quan     

§ Con : Phạm Tiến Toàn 
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§ Số cổ phần nắm giữ  : 120.000 cổ phiếu (0,6%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

4. Ông Đỗ Văn Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 312.120 cổ phiếu (1,5606%) 

§ Giới tính : Nam   

§ Ngày sinh : 29-01-1964  

§ Quốc tịch : Việt Nam   

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 54/2B Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Đại học Hàng hải 

Quá trình công tác 

§ 1990 – 1991 : Nhân viên khai thác Công ty Gemadept 

§ 1991 – 1993 : Trưởng phòng Đại lý Tàu biển Công ty Gemadept 

§ 1993 – 1995 : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Gemadept 

§ 1995 đến nay : Phó Giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị Công 
ty Gemadept 

Những người có liên quan     

§ Vợ : Nguyễn Thị Kim Cúc 

§ Số cổ phần nắm giữ  : 120.000 cổ phiếu (0,6%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

5. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 105.400 cổ phiếu (0,5270%) 

§ Giới tính : Nam 

§ Ngày sinh : 08-06-1964 

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 398/5 Phan đăng Lưu,  Phú Nhuận, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 12/12 

§ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 

Quá trình công tác 

§ 1989 – 1993 : Phòng Kinh doanh Công ty Gemartrans 
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§ 1993 – nay : Trưởng Phòng Đại lý vận tải Container Công ty Gemadept 

Những người có liên quan     

§ Vợ : Nguyễn Hoàng Tố Nga 

§ Số cổ phần nắm giữ : 120.000 cổ phiếu (0,6%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

6. Ông Phạm Hồng Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 82.659 cổ phiếu (0,4133%) 

§ Giới tính : Nam 

§ Ngày sinh : 15-04-1964 

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 6 lô E2 – Cư xá 30/4, phường 25, Bình Thạnh, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí 

Quá trình công tác 

§ 1987 – 1989 : Cán bộ Phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp Cứu hộ và sửa chữa tàu 
biển – Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ 

§ 1990 – 1992 : Nhân viên phòng Khai thác cảng Công ty Gemartrans 

§ 1993 – 2001 : Trưởng phòng Khai thác cảng Công ty Gemadept 

§ Hiện nay : Trưởng phụ trách bộ phận khai thác cảng (Tân Cảng), phó 
phụ trách ICD Phước Long Công ty Gemadept 

Những người có liên quan  : không  

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

7. Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Thành viên Hội đồng Quản trị 

§ Số cổ phần nắm giữ : 4.875 cổ phiếu (0,0244%) 

§ Giới tính : Nữ  

§ Ngày sinh : 30-01-1967  

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : Nhà số 10, đường 9 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 12/12 

§ Trình độ chuyên môn : Đại học Ngoại ngữ, Kế toán 
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Quá trình công tác 

§ 1992 – 2000 : Nhân viên phòng Tài vụ Công ty Gemadept 

§ 2000 đến nay : Thành viên Hội đồng Quản trị, quyền Trưởng phòng Tài vụ 
Công ty Gemadept  

Những người có liên quan  : không    

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

Thành viên Ban Kiểm soát 

1- Ông Lê Ngọc Quang – Trưởng Ban kiểm soát 

§ Số cổ phần nắm giữ : 103.000 cổ phiếu (0,515%) 

§ Giới tính : Nam 

§ Ngày sinh : 13-05-1954   

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 3 Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Hàng hải 

Quá trình công tác 

§ 1983 – 1989 : Cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam 

§ 1989 – 1996  : Trưởng phòng Chứng từ Công ty Gemartrans 

§ 1996 đến nay : Trưởng phòng Thương vụ Công ty Gemartrans; Chủ tịch 
công đoàn; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Gemadept 

Những người có liên quan     

§ Con : Lê Thị Minh Nguyệt 

§ Số cổ phần nắm giữ  : 48.000 cổ phiếu  (0,24%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

2- Ông Trần Văn Thụy – Thành viên Ban Kiểm Soát 

§ Số cổ phần nắm giữ : 67.288 cổ phiếu (0,3364%) 

§ Giới tính : Nam  

§ Ngày sinh : 23-08-1951  

§ Quốc tịch : Việt Nam  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 12/33 Hoàng Hoa Thám, phường 17, Bình Thạnh, Tp HCM 
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§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Kế toán 

Quá trình công tác 

§ 1984 – 1989 : Kế toán Giấy 

§ 1989 – 1992  : Kế toán Công ty Gemartrans 

§ 1992 – 1995 : Phó phòng Kế toán Công ty Gemadept 

§ 1995 – 1997 : Trưởng phòng Kế toán Công ty Gemadept 

§ 1998 đến nay : Chuyên viên phòng Kế toán, thành viên Ban kiểm soát 
Công ty Gemadept 

Những người có liên quan  

§ Vợ : Dương Thị Phòng  

§ Số cổ phần nắm giữ  : 60.000 cổ phiếu  (0,3%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

3- Bà Hoàng Tuyết Mai – Thành viên Ban kiểm soát 

§ Số cổ phần nắm giữ : 26.813 cổ phiếu (0,1341%) 

§ Giới tính : Nữ  

§ Ngày sinh : 20-11-1967 

§ Quốc tịch : Việt Nam 

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : 14/3 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 

§ 1993 : Công tác tại Gemadept Tp HCM 

§ 1994 đến nay : Kế toán chi nhánh Gemadept Hà Nội 

Những người có liên quan  : không    

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

4- Ông Bùi Hữu Ánh – Thành viên Ban kiểm soát 

§ Số cổ phần nắm giữ : 12.000 cổ phiếu (0,06%) 

§ Giới tính : Nam  

§ Ngày sinh : 16/11/1970  

§ Quốc tịch : Việt Nam  



GEMADEPT BẢN CÁO BẠCH 
 

- 41 -  

§ Dân tộc : Kinh 

§ Địa chỉ thường trú : P.405 khu A2, tập thể XN Mỳ Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

§ Trình độ văn hóa : 12/12 

§ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển  

Quá trình công tác 

§ 1992 – 1996 : Nhân viên Công ty Gemadept 

§ 1996 – 1999 : Trưởng phòng Khai thác và thị trường Công ty liên doanh 
khai thác container Việt Nam 

§ 1999 đến nay : Chuyên viên Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng Công ty Hàng 
hải Việt Nam 

Những người có liên quan  

§ Vợ : Nguyễn Thị Hương Giang  
§ Số cổ phần nắm giữ  : 36.000 cổ phiếu  (0,18%) 

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

5- Ông Lưu Tường Giai – Thành viên Ban kiểm soát 

§ Số cổ phần nắm giữ : 49.645 cổ phiếu (0,2482%) 

§ Giới tính : Nam 

§ Ngày sinh : 22-08-1964 

§ Quốc tịch : Việt Nam 

§ Dân tộc : Kinh  

§ Địa chỉ thường trú : 94/7 Trần Khắc Chân, Q1, Tp HCM 

§ Trình độ văn hóa : 10/10 

§ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển  

Quá trình công tác 

§ 1990 đến nay : Công tác tại phòng Tài vụ Công ty Gemartrans. Hiện nay là 
Trưởng phòng Tài vụ Công ty Gemartrans 

Những người có liên quan : không  

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 

Thành viên Ban Giám đốc (các thành viên HĐQT kiêm Ban Giám đốc) 

1. Ông Phạm Tiến Tịnh – Giám đốc điều hành 

2. Ông Đỗ Văn Minh – Phó Giám đốc 
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12. Tài sản 

12.1. Máy móc, thiết bị 

Bảng 8: Máy móc thiết bị chính của Công ty phục vụ tại ICD (3) 

TT Thiết bị 
Số lượng 
(chiếc) 

1 Xe nâng PPM (nâng trọng 45 tấn) 7 
2 Xe nâng hàng, container rỗng (dưới 24 tấn) 4 
3 Cần cẩu nổi xếp dỡ container tại phao (sức nâng 40 tấn) 10 
4 Sà lan chuyên dụng cho container (36 TEU, tải trọng 1.000 tấn) 33 
5 Rơ - moóc siêu trọng có thể kết nối (120 tấn/chiếc) 5 
6 Xe ô tô kéo rơ – moóc (40 tấn) 10 
7 Xe ô tô kéo rơ – moóc siêu trọng 2 

 

12.2. Kho bãi 

Bảng 9: Diện tích kho bãi của Công ty 

TT Kho bãi 
Diện tích 

(m2) 
Sức chứa  

(TEU) 
1 Bãi chứa container có hàng 70.000 4.500 

2 Bãi chứa container rỗng 95.000 10.000 

3 Kho thu gom hàng hóa lẻ (CFS) 10.000 300 

 

12.3. Một số tài sản khác 

§ Lô đất xây trụ sở văn phòng tại đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp HCM; 

§ Lô đất xây trụ sở văn phòng tại đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp HCM;  

§ Lô đất xây trụ sở văn phòng tại Vũng Tàu, Cần Thơ; 

§ Trụ sở văn phòng tại Lò Đúc, Hà Nội; 

§ Xe du lịch 4 chỗ, 12 chỗ các loại;  

§ Các trang thiết bị văn phòng. 

                                                
(3) Các máy móc thiết bị này được sử dụng tối đa công suất 
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13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 

Bảng 10: Dự kiến các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty 

2001 2002 2003 2004  

Chỉ 
tiêu 

% tăng 
giảm so 
với năm 

2000 

Chỉ 
tiêu 

% tăng 
giảm so 
với năm 

2001 

Chỉ 
tiêu 

% tăng 
giảm so 
với năm 

2002 

Chỉ  
tiêu 

% tăng 
giảm so 
với năm 

2003 
Doanh thu thuần (tỷ 
VNÑ) 

 
360 

 
+5.7% 375 +10% 412 +10% 461 +5% 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ 
VNÑ) 

70 +2,2% 77 +12% 86 +12% 98 +14% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần (%) 

19,4  20,5  20,9  21,3  

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 

27,5  32  32,8  33,7  

Tỷ lệ cổ tức (%) 16 -96,9% (4) 18 +12,5% 20 +11,1% 21 +5% 

 
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty 

14.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn  

-  Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết.  

-  Khai thác triệt để diện tích kho bãi, cầu cảng container, tập trung mọi phương tiện và 
khả năng để đẩy mạnh hoạt động của ICD Phước Long tạo điều kiện phát triển cho các 
loại hình dịch vụ khác.  

Xây dựng các phương án đầu tư, cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng thời 
thực hiện mở rộng ICD Phước Long. 

-  Tăng cường mở rộng công tác Marketing, tìm kiếm khách hàng mới, giữ vững khách 
hàng truyền thống, đồng thời giao quyền chủ động kinh doanh cho các phòng ban, chi 
nhánh. Đề ra chính sách giá cả hợp lý để tạo điều kiện cho các phòng nghiệp vụ gia 
tăng sản lượng và doanh thu một cách có hiệu quả. 

-  Áp dụng triệt để qui trình quản lý chất lượng ISO 9002 để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

-  Thường xuyên chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý điều hành. Tổ chức 
huấn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, nghiệp 

                                                
(4) Tỷ lệ cổ tức năm 2000 tính theo vốn điều lệ là 6.207.600.000 VNĐ; tỷ lệ cổ tức dự tính năm 2001 tính theo 
vốn điều lệ là 178.055.650.000 VNĐ.  
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vụ, am hiểu kinh doanh, có khả năng hoàn thành tốt công việc và trung thành với lợi 
ích của Công ty. 

-  Bảo toàn tích lũy và phát triển nguồn vốn kinh doanh; tiết kiệm, giảm chi phí tối đa. 

-  Đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh: 

§ Xe chở container: 10 tỷ VNĐ; 

§ Xe nâng: 5 tỷ VNĐ. 

- Nâng cấp trang thiết bị văn phòng, hệ thống mạng máy tính của Công ty. 

14.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn  

-  Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh phù hợp hướng phát triển của ngành, của Nhà 
nước và của khu vực. 

-  Đầu tư cải tạo sửa chữa hệ thống kho bãi, đường nội bộ, hệ thống điện nước phòng 
cháy chữa cháy, văn phòng làm việc. Mua sắm trang thiết bị phương tiện vận chuyển 
đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Cụ thể là: 

§ Xe siêu trường siêu trọng: 36 tỷ VNĐ; 

§ Xe xếp dỡ container loại lớn: 21 tỷ VNĐ; 

§ Các thiết bị khác: 4,5 tỷ VNĐ. 

- Thực hiện dự án mở rộng ICD Phước Long: tăng diện tích lên 50.000 m2, nâng công 
suất lên 20% với tổng số vốn đầu tư là 30 tỷ VNĐ và thời gian kéo dài đến năm 2005. 

- Xây dựng cao ốc văn phòng, trụ sở làm việc tại khu đất số 6 – 8 Lê Thánh Tôn, Quận 
1, Tp Hồ Chí Minh với tổng số vốn đầu tư dự kiến là150 tỷ VNĐ. 

- Đào tạo cán bộ nghiệp vụ, nâng cao tay nghề phục vụ hoạt động kinh doanh. 

- Hoàn thiện và nâng cao hơn nữa khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể 
ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành 

- Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến 
giá cả chứng khoán phát hành: không có. 
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VIII. PHỤ LỤC 

1. Danh mục địa chỉ nơi cung cấp Bản cáo bạch. 

2. Tóm tắt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

3. Báo cáo kiểm toán năm 1999, 2000, 6 tháng năm 2001. 
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 TP. HCM, ngày ……  tháng …… năm 2001 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  

 ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
  
 PGS – TS ĐINH NGỌC VIỆN 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

Ông Đỗ Văn Nhân : ……………………………………………………. 

Ông Phạm Tiến Tịnh : ……………………………………………………. 

Ông Đỗ Văn Minh  : ……………………………………………………. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh : ……………………………………………………. 

Ông Phạm Hồng Hải : ……………………………………………………. 

Bà Nguyễn Minh Nguyệt : ……………………………………………………. 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: 

Ông Lê Ngọc Quang : ……………………………………………………. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM NƠI CÔNG TY CÔNG BỐ BẢN CÁO BẠCH 
 

1. Văn phòng Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept) 

q 35 Nguyễn Huệ, tầng 15 Harbour View Tower, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.8) 8214 394 Fax: (84.8) 8215 189 

q 211 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.8) 8420 842 Fax: (84.8) 8451 340 
Email: gmdhcm@hcm.vnn.vn  

2. Chi nhánh Gemadept tại Hà Nội 

q 108 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 
 Điện thoại: (84.4) 8519 524 Fax: (84.4) 8519 328 
 Email: gmthn@hn.vnn.vn  

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

q Lầu 1, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8294 123 
E-mail: ssi@saigonsecurities.com  Website: www.saigonsecurities.com  
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